
 
 

 

 
 
Thông tin về các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam Đã cập nhật 1/03/01 

 

Tình trạng bảo tồn 

Hòn Mê nằm trong danh sách 16 khu bảo tồn 
biển đề xuất do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường biên soạn (Nguyễn Chu Hồi et al. 1998). 
Diện tích đề xuất của khu bảo tồn khoảng 5.600 
ha. Đề xuất này đã được Chính phủ Việt Nam phê 
duyệt (ADB 1999). 

Năm 1999, Ngân hàng Phát triển Châu á tiếp 
tục đề xuất thành lập khu bảo tồn biển Hòn Mê 
khi quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn biển và 
bờ biển cho Việt Nam. Theo đề xuất của Ngân 
hàng Phát triển Châu á thì Hòn Mê (bao gồm cả 
quần đảo Hòn Mê) có diện tích 6.700 ha, trong đó 
phần mặt biển là 6.200 ha, phần trên đảo là 500 
ha. Trong đề xuất này, khu bảo tồn biển sẽ bao 
gồm cả Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Mê nằm 
trong Quyết định của Chính phủ năm 1986 (xem 
thêm phần Hòn Mê). 

Địa hình và thủy văn 

Khu bảo tồn biển Hòn Mê đề xuất bao gồm 
quần đảo Hòn Mê và các vùng biển bao quanh. 
Quần đảo Hòn Mê bao gồm 9 đảo tương đối lớn 
và một số đảo nhỏ, trong đó đảo lớn nhất là Hòn 
Mê có diện tích 420 ha. Điểm cao nhất trên đảo là 

256 m so với mặt nước biển. Phần mặt nước nơi 
sâu nhất là 28 m. Vùng biển có độ sâu trung bình 
là 13 m. 

Đa dạng sinh học 

Khu bảo tồn biển đề xuất có giá trị đa dạng 
sinh học cao với các sinh cảnh biển và trên cạn. 
Khu vực có các sinh cảnh biển rất đa dạng bao 
quanh các hòn đảo với các dải san hô ngầm, các 
bậc thềm lục địa quanh đảo, các bãi đá, các lớp 
cát và các lớp đất sỏi. Các dải san hô ngầm phân 
bố rộng khắp vùng biển trong khu vực nhưng độ 
che phủ không cao, bình quân dưới 30%. Điều 
này cho thấy các dải san hô ngầm đang bị suy 
giảm nghiêm trọng do các hoạt động của con 
người (ADB 1999). 

Tháng 10/1998, Viện Hải dương học Hải 
Phòng đã tiến hành khảo sát khu vực đảo Hòn 
Mê, tập trung vào hệ sinh vật biển. Đợt khảo sát 
này đã ghi nhận được 141 loài động vật đáy, 133 
loài thực vật phù du, 56 loài san hô (hầu hết là 
Scleractinians), 55 loài cá sống ở các dải san hô 
(trong đó có 11 loài mới cho Việt Nam) và 46 loài 
động vật phù du (Nguyễn Chu Hồi et al. 1998, 
ADB1999). 

 

Tên khác  
Quần Đảo Hòn Mê 
Tỉnh 
Thanh Hóa 
Tình trạng 
Đề xuất 
Ban quản lí được thành lập  
Chưa thành lập 
Vĩ độ 
19019' - 19023' vĩ độ Bắc 
Kinh độ 
105051' - 105057' kinh độ Đông 
Vùng địa lí sinh học 
05c - Bắc Trung Bộ 
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Các vấn đề về bảo tồn 

Những đe doạ chính tới tính nguyên vẹn đa 
dạng sinh học trong các vùng biển của khu bảo 
tồn là sự khai thác quá mức tài nguyên biển đã 
làm suy giảm nguồn tài nguyên thuỷ sản. Các loài 
động vật đáy khá đa dạng trong khu bảo tồn, 
nhưng đang bị cạn kiệt do khai thác quá mức. Đặc 
biệt thấy rõ đối với cua, tôm hùm, các loại tôm sò 
khác và rong biển (ADB 1999). 

Trong mùa mưa, các sông suối đưa một khối 
lượng lớn các chất lắng đọng từ đất liền đổ vào 
khu bảo tồn. Sự lắng đọng của phù sa bao phủ 
lên các dải đá ngầm làm cho chúng dần dần bị 
suy thoái. Ngoài ra, các phần tử lơ lửng trong 
nước làm giảm mức độ chiếu sáng tác động tới 
năng suất các loài thực vật thuỷ sinh làm thay đổi 
chuỗi thức ăn. 

Các giá trị khác 

Quần đảo Hòn Mê là khu vực đánh bắt cá 
quan trọng ở Vịnh Bắc Bộ, là nơi kiếm sống của 
các cộng đồng dân cư huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 
Hoá, cũng như các doanh nghiệp đánh bắt cá 
thương mại. Có một số lượng lớn các loài cá có 
giá trị kinh tế cao xuất hiện trong khu vực, như các 
loài thuộc các họ Pomacantridae và 
Holocentridae (ADB 1999) 

Các dự án có liên quan 

Ngân hàng Phát triển Châu á hiện có một 
chương trình hỗ trợ kỹ thuật vùng có tên là Quản 
lý môi trường biển và bờ biển vùng Biển Đông. 
Chương trình này được tài trợ một phần bởi Cơ 
quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Điển. Mục đích của 
dự án là tăng cường công tác quản lý tài nguyên 
biển và bờ biển ở Việt Nam, Cămpuchia và Đảo 
Hải Nam thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 
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